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CỔ VẬT VIỆT NAM

NIÊN ĐẠI TRỐNG NGỌC LŨ
	 Kiều Quang Chẩn* 

Vị trí của trống Ngọc Lũ trong trống đồng Đông Sơn
Đã từ lâu, trống đồng Đông Sơn là biểu tượng 
văn hóa, là di sản, và là niềm tự hào của dân 
tộc Việt Nam. Và cũng từ lâu, hình dáng và 
hoa văn biểu tượng cho trống đồng Đông Sơn 
ở Việt Nam được lấy từ trống Ngọc Lũ khiến 
cho tên Ngọc Lũ trở thành đại diện cho toàn 
bộ trống đồng Đông Sơn. Hình trống Ngọc Lũ, 
vì thế, được trình bày trang nhã trên biết bao 
bìa sách của mọi môn: sử học, văn học, nghệ 
thuật và trên cả những  bích chương rực rỡ 
hoặc những biển quảng cáo muôn màu. Trống 
Ngọc Lũ mặc nhiên gắn liền với biểu tượng 
văn hóa dân tộc, quyến luyến ngự trị bàng bạc 
mọi nơi và ngay chính trong lòng người Việt.

Vậy trống Ngọc Lũ thuộc loại nào và có phải là chiếc trống Đông Sơn ra 
đời sớm nhất hay không?

Trống Đông Sơn là thuật ngữ khoa học được các học giả Việt Nam đề xuất 
từ gần 40 năm nay. Dựa theo nghiên cứu của học giả người Áo Franz Heger với 
sưu tập đồ đồng của văn hóa Đông Sơn, người ta nhận thấy có sự gắn kết chặt 
chẽ giữa các trống được coi là cổ nhất ở Đông Nam Á (Heger gọi là H1). Ý kiến 
này được nhiều học giả trên thế giới đồng tình, vì thực tế người ta nhận ra 
rất nhiều đồ đồng Đông Sơn dùng chung các hình trang trí trên mặt, tang, và 
thân trống H1. Cho đến nay tên gọi trống loại H1 dần được thay thế bằng tên 
gọi “Trống đồng Đông Sơn” (Dongson Drum), cho dù nó được phát hiện ở Việt 
Nam, Trung Hoa, Malaysia, Thái Lan, Cambodia hay Indonesia. 

Nhân đây xin lưu ý rằng trống đồng có khá nhiều loại biến đổi theo thời 
gian. Franz Heger đã chia tới bốn loại chính và một số loại phụ khác nữa. 
Nhiều nhà khoa học còn chia nhỏ hơn thành hàng chục loại. Điều đó có nghĩa 
rằng trống Đông Sơn không đại diện cho tất cả mọi loại trống đồng ở Đông 
Nam Á. Ví dụ ở Việt Nam, chúng ta có loại trống Mường có kiểu dáng và hoa 
văn riêng biệt, thường thấy trong các mộ quý tộc từ khoảng thế kỷ X đến thế kỷ 
XIV ở vùng đất người Mường cư trú hiện nay. Trong phân loại của Franz Heger, 
chúng thuộc trống loại H4. Trong khi đó trống kiểu H3 có kiểu dáng khác, hiện 
vẫn còn được dùng trong cộng đồng người Shan vùng bắc Đông Dương, vùng 
giáp ranh giữa các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào, Trung Quốc. Chúng được 
gọi chung là trống Shan.

* 	 Hội viên Viện Khảo cổ học Hoa Kỳ.

Trống đồng Ngọc Lũ
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Tổng số trống đồng các loại được các bảo tàng và tư nhân sưu tập trên 
toàn thế giới đã lên đến con số ngàn. Trong đó trống đồng Đông Sơn, tức trống 
loại 1 Heger (H1) có tới nhiều trăm chiếc. Trống Ngọc Lũ được quen chọn làm 
tiêu biểu cho loại trống này và được nhiều nhà nghiên cứu xếp đại diện cho 
nhóm trống Đông Sơn sớm nhất theo lý luận hình thái và mỹ thuật học 
mà Franz Heger đã từng đề xuất: trang trí đi từ hiện thực đến biểu tượng hóa. 
Cách phân loại của Franz Heger có ảnh hưởng rất lớn đến các chuyên gia 
nghiên cứu trống đồng sau này.

Thực ra, khi cuốn sách của Franz Heger đang được in trong năm 1902 thì 
ông mới nhận được tin phát hiện trống Ngọc Lũ. Trường Viễn Đông Bác Cổ 
Pháp mời ông sang thăm Hội chợ Đấu xảo Đông Dương nơi có trưng bày chiếc 
trống được tổ chức vào cuối năm đó tại Hà Nội. Ông đã nghiên cứu và ghi chép 
rất tỉ mỉ về chiếc trống này trong thời gian ở Hà Nội, nhưng tuyệt nhiên, ngoài 
những dòng ghi chép và hình vẽ được lưu trong nhật ký công tác, ông không 
để lại bất kỳ bài viết nào về trống Ngọc Lũ. Vào thời điểm cuốn sách nổi tiếng 
của ông được xuất bản, ông chỉ mới được nghiên cứu tỉ mỉ duy nhất một chiếc 
trống, đó là trống Sông Đà (còn gọi là trống Moulier hay trống Guimet, hiện 
đang được trưng bày tại Bảo tàng Guimet, Paris). Chiếc trống Đông Sơn thứ 
hai là trống Gillet (còn gọi là trống Khai Hóa hay trống Wien, nay lưu giữ tại 
Bảo tàng Hoàng gia Áo, Khoa Dân tộc học, thủ đô Vienne) thì ông chỉ có được 
hình ảnh và bản mô tả phác thảo của ông Gillet, chủ sở hữu chiếc trống khi đó 
ở Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ với chừng ấy tài liệu, Heger đã vượt qua tất cả những 
công trình viết về trống đồng trước đó ở chỗ đã xác lập được nhóm trống sớm 
nhất theo tình hình tài liệu đương thời - đó chính là nhóm trống có hoa văn tả 
thực về sinh hoạt của chủ nhân trống đồng thời cổ xưa, mặc dầu sớm đến mức 
nào thì Heger khi đó vẫn không thể xác định được. 

Phải đến những nghiên cứu của Parmentier(1) và nhất là công trình L’age 
du bronze au Tonkin et dans le Nord Annam (Thời đại đồ đồng ở Bắc Kỳ và 
Bắc Trung Kỳ) của Goloubew năm 1929, loại trống H1 của Heger mới được gắn 
với văn hóa Đông Sơn, dựa trên nghiên cứu so sánh hoa văn trên trống Sông 
Đà, Ngọc Lũ với những hoa văn đồ đồng sưu tầm được ở Việt Nam và đặc biệt 
dựa vào kết quả các cuộc đào bới tại chỗ trống đồng cùng loại ở bên cạnh những 
đồ đồng tùy táng khác tại Đông Sơn (Thanh Hóa, Việt Nam) của Louise Pajot. 
Do trống Sông Đà bị thất lạc ngay sau cuộc trưng bày tại Paris năm 1889, trống 
Khai Hóa của Gillet cũng được bán cho một nhà sưu tầm kín tiếng, trong khi 
đó trống Ngọc Lũ có hồ sơ tương đối rõ ràng lại được Trường Viễn Đông Bác 
Cổ trực tiếp quản lý, nên trống Ngọc Lũ từ đó trở thành tài liệu mẫu cho mọi 
nghiên cứu và được coi như đại diện cho loại hình trống Đông Sơn cổ nhất.

Phải kể thêm vài học giả Tây phương như Heine Geldern cho rằng các 
trống có hoa văn như trống H1 bị ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Á (pontic 
migration) nên những trống cầu kỳ phức tạp phải là trống sớm.

Karlgren dựa trên những hình sao ở trung tâm, hình răng cưa, hai chữ S 
cuộn vào nhau nghĩ rằng trống H1 là trống sớm do ảnh hưởng vùng thung lũng 
sông Hoài, ở thế kỷ IV hay III trước Công nguyên (TCN), cuối đời nhà Chu, 
Trung Quốc.
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Van Stein Calenfels vào năm 1938, lại cho trống H1 làm rất sớm (600-500 
TCN), theo sau là trống chim có hoa văn hình học (400-300 TCN).

Goloubew lại làm chúng ta lẫn lộn hơn với kết luận, các trống hình học 
đơn giản cũng như các trống phức tạp đều làm trong khoảng năm 50 (SCN).

Không phải chỉ những nhà nghiên cứu châu Âu, các học giả Việt Nam đều 
đã tôn vinh nhóm trống Ngọc Lũ như đại diện sớm nhất của dòng trống đồng 
Đông Sơn. Vậy ta thử tìm hiểu thêm, đặt trống Ngọc Lũ đại diện cho loại trống 
Đông Sơn sớm nhất có chính xác hay không?

Trống Ngọc Lũ được phát hiện cùng với một nắp thạp đồng lớn vào năm 
1893-1894 trong một cuộc đào đất đắp đê ở một làng ven sông Hồng có tên là 
Như Trác, huyện Nam Xang, phủ Lý Nhân (Hà Nam). Tốp thợ đào đất vốn là 
người làng Ngọc Lũ (huyện Bình Lục, Hà Nam) nên đã mang trống về cúng 
hiến cho đình làng mình. Năm 1902, một họa sĩ người Pháp bất ngờ phát hiện 
được trống này nằm trong đình Ngọc Lũ, đã thông báo với Tòa Công sứ Pháp 
ở Hà Nam. Trống bị trưng dụng, đem trưng bày tại Nhà Đấu xảo vào cuối năm 
1902 sau đó lưu giữ bảo quản tại Trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội. Sau khi tòa 
nhà Bảo tàng Louise Finot (nay là Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) xây xong, 
trống được trưng bày tại đó cho đến ngày nay.

Tập sách đầu tiên chính thức viết về trống của Việt Nam do Viện Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam ấn hành với tựa Những trống đồng Đông Sơn phát hiện 
ở Việt Nam năm 1975(2) do Hoàng Vinh và Nguyễn Văn Huyên viết, đã chia 
trống loại H1 ra làm 3 nhóm:

- Nhóm A: từ thế kỷ VII đến thế kỷ III TCN.
- Nhóm B: từ thế kỷ IV đến thế kỷ II TCN.
- Nhóm C: từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ VI SCN. 
Trống Ngọc Lũ đứng đầu bảng nhóm A, tức A1, với hoa văn người hiện thực, 

minh họa những cảnh hội mùa rất sinh động ở trên mặt trống. Trên tang trống 
có 6 thuyền chiến với hoa văn mô tả cảnh các chiến binh cầm vũ khí, các tù binh 
bị trói và người chỉ huy tay cầm cung đứng trên khoang thuyền và người cầm lái 
đứng sau cùng. Thân trống luôn luôn có chiến binh cầm vũ khí đầu đội mũ cắm 
lông chim cao vút, khoác áo và đóng khố dài. Cuốn sách còn giới thiệu một số 
trống cùng loại A1 như trống Hoàng Hạ, Sông Đà, Khai Hóa Gillet.

Cho đến nay đã hơn một thế kỷ, người ta đã khai quật được ngót một 
nghìn trống Đông Sơn, có lẽ chưa có phiên bản nào tưởng quý báu hơn trống 
Ngọc Lũ. Rất nhiều học giả cùng chuyên viên khảo cổ, và hàng loạt sách nói 
về trống đồng của Việt Nam, đồng nhất tin rằng trống Ngọc Lũ đẹp nhất, giá 
trị nhất và có niên đại sớm nhất. 

Đến năm 1987, Viện Khảo cổ học Việt Nam cho ra đời thêm tập sách thứ 
hai với tựa Trống Đông Sơn. Sách này chia trống Heger I thành 5 nhóm: A, B, 
C, D và Đ (xin xem chi tiết ở chương I, trang 41 của sách này). Nhóm A1 niên 
đại không thay đổi và nhóm Đ cuối cùng thì niên đại được chia từ những năm 
đầu Công nguyên đến thế kỷ V. Phần lớn học giả Việt Nam cho rằng: “Khi bàn 
đến nghệ thuật trang trí trên trống, hầu như không ai phủ nhận khuynh hướng 
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phát triển nghệ thuật Đông Sơn từ tả thực đến cách điệu, từ phong phú đến 
đơn giản”. Họ muốn xác định rằng trống Ngọc Lũ đứng đầu nhóm và có niên 
đại sớm nhất.

Năm 1989, nhà sưu tập Hà Thúc Cần cho xuất bản cuốn sách bằng Anh 
ngữ Bronze of Dong Son in Vietnam, với phần biên tập của các chuyên gia hàng 
đầu của Viện Khảo cổ. Lần đầu tiên sách được in ấn bằng màu với tiêu chuẩn 
quốc tế thời đó. Các học giả cũng lặp lại lời nhận xét trống A1 là loại xưa 
nhất và tiêu biểu nhất cho tất cả trống Đông Sơn (trang 27).

Sau đó không lâu vào năm 1990, với sự bảo trợ của Toyota Foundation, 
cuốn sách thứ tư cùng tựa Trống Đông Sơn ở Việt Nam được ấn hành do Giáo 
sư Phạm Huy Thông chủ biên. Ngoài việc nhấn mạnh trống Heger I phải được 
gọi là trống Đông Sơn, một lần nữa, sách cũng giữ vững lập trường của những 
nhận định trước đó: “Xét toàn bộ địa bàn văn hóa Đông Sơn, phía Việt Nam 
cũng như phía Trung Quốc, những trống Đông Sơn đẹp nhất, hoàn chỉnh nhất 
cũng là những tiêu bản xưa nhất”. 

Cho đến ngày hôm nay, dựa vào các sách trên, không dưới vài chục sách, 
hàng trăm bài viết trong các sách báo không chuyên, các trang trên mạng, khi 
đề cập đến tên Ngọc Lũ đều nhắc đi nhắc lại, đây là trống xưa nhất. 

Nhận định về trống X
Tuy các học giả ở Hà Nội và vài tác giả khác vẫn giữ vững lập trường về 

trống Ngọc Lũ, thế nhưng một số học giả Việt Nam khác còn e dè và xác nhận 
rằng việc thẩm định niên đại các trống tìm thấy ở Việt Nam hãy còn nhiều khó 
khăn. Bây giờ chúng ta hãy đào sâu đến khám phá dưới đây về trống sớm nhất 
mà hiện nay các học giả và chuyên gia tạm gọi là trống X.
 Ở Vân Nam, 

Trung Hoa 
đã tìm được 
những trống 
có hình dáng 
nửa nồi nửa 
trống, với khả 
năng có thể 
làm cả hai 
công việc. Có 
một giả thuyết 
đưa ra rằng: 

có thể sau một bữa tiệc linh đình, có thịt có rượu và dĩ nhiên có cả nhảy múa; 
mấy chiếc nồi lớn trở thành nhạc cụ, một bộ gõ lý tưởng để buổi liên hoan thêm 
nhịp nhàng và sôi động. Học giả còn liên tưởng đến những chiếc trống đào được 
ở Vạn Gia Bá (Vân Nam, Trung Hoa) đã thoát thân từ đấy. Những chiếc trống 
này mặt và thân liền nhau, không có đường nối. Trên mặt trống tô điểm một 
vài hoa văn hình học, đôi lúc có hình mặt trời ở giữa; nghệ thuật cũng chưa 
hoàn chỉnh. Việt Nam cũng có những chiếc trống tương tự như Tùng Lâm (Hà 
Tây), Thượng Nông (Phú Thọ) và hai chiếc trống như hình trên. Nhưng rất 

Trống X tìm thấy tại Việt Nam.
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tiếc, các học giả Việt Nam chưa công nhận chuyện này. Ở thời điểm này, suy 
luận đơn giản đưa đến: loại trống này chính là loại trống sớm nhất - hay còn 
được gọi là trống X.

Cá nhân chúng tôi tin rằng hậu thân của những trống X khi hoàn thiện 
là những chiếc trống loại A2 theo bảng phân loại của Viện Khảo cổ và Viện 
Bảo tàng (trống chỉ có hoa văn hình học và chim) vì ba dẫn giải cụ thể sau đây:

1. Hoa văn hình học đã xuất hiện trên đồ gốm của người Việt cổ từ nghìn 
năm về trước. Hoa văn này rõ rệt nhất bắt đầu trên các đồ gốm thời Phùng 
Nguyên (2.000 năm TCN), biến đổi dần sang thời Đồng Đậu, Gò Mun rồi mới 
đến Đông Sơn. Nghệ nhân, lấy đồ án hoa văn trên đồ gốm làm nền tảng cho 
đồ đồng là một tiến trình tự nhiên và dễ hiểu. Vì thế, những trống có họa tiết 
hình học đơn giản và thuần lý phải là trống sớm nhất, sau trống X.

2. Kế đến, chim Lạc 
là vật tổ của người 
Việt cổ và được tin 
tưởng như thần 
thánh. Tín ngưỡng 
thờ mặt trời vào 
thời đại này cũng 
rất phổ thông cho 
nhiều dân tộc. Một 
khi đã tin thì khó 
có thể bỏ được, cho 
nên hình mặt trời 
và vành hoa văn 
chim thường luôn 
có mặt trên trống 
Đông Sơn từ loại 
sớm nhất đến loại 
muộn nhất - trải 

dài một khoảng thời gian hàng nghìn năm. Phân tích sâu sắc và thuần lý, 
trống chỉ có hoa văn hình học là trống chuyển tiếp giữa trống X và trống A2, 
tức loại trống chỉ có hoa văn chim và mặt trời. Loại trống tiếp theo với hoa văn 
phức tạp hơn là loại A1 của Viện Khảo cổ và Viện Bảo tàng, tiêu biểu là trống 
Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Sông Đà v.v... 

3. Sự suy nghĩ “Những tác phẩm đầu tay vẫn có thể là tuyệt phẩm” (Pour 
leur coups d’essai veulent des coups de maitre) chỉ hợp lý khi áp dụng cho mỹ 
thuật và nghệ thuật. Còn việc đúc trống, tùy thuộc rất nhiều vào trình độ kỹ 
thuật, mà kỹ thuật thì thời nào cũng vậy, là những gì phải dò dẫm thử nghiệm 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi ngành kỹ thuật lại còn tùy thuộc vào 
những ngành liên hệ để phát triển. Cụ thể hơn, việc đúc trống có liên quan 
đến việc dò tìm quặng mỏ, kỹ thuật luyện kim, nghề gốm v.v... Từ những chiếc 
trống thô sơ buổi ban đầu, để đạt được đến trống to lớn, hoa văn tỉ mỉ, toàn mỹ 
cũng phải trải qua hàng thế kỷ. Đây chính là yếu tố thời gian bị lãng quên mà 
chúng tôi đã gợi ý ở trên.

Phùng Nguyên Gò Mun Đồng Đậu Đông Sơn
Hoa văn trên gốm qua các giai đoạn văn hóa (theo Jochen May).
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Học giả Hòa Lan Bernet Kempers cũng 
đồng tình với chúng tôi. Ông còn cho 
rằng “các trống với hoa văn hình học 
và chim, có thể xuất hiện từ các trống 
đầu tiên đến suốt chiều dài của văn hóa 
Đông Sơn.” (Kettledrums of Southeast 
Asia, tr. 145). Điều này dễ hiểu vì chủ 
nhân các trống quan trọng có thể có 
nhiều trống khác nhau. Đồng thời gian 
với các trống lớn, các trống đơn giản 
cũng có thể là của các nhân vật kém 
quan trọng hơn, như các thủ lĩnh “trung 
lưu”. Một điều chắc chắn các trống có 
hình chim đúc nổi giống như xương cá 

đi đôi với hoa văn hình học và hoa văn cờ bay luôn là những trống H1, loại 
rất muộn. Một trống có niên đại tuyệt đối đào được ở Nam Hoa với hoa văn 
cờ bay, minh văn ghi rõ trống làm năm thứ 4 niên hiệu Kiến An thời Đông 
Hán tức năm 199 (trống hiện được trưng bày trong Viện Bảo tàng Victoria 
and Albert Museum, London).

Kết luận về trống sớm nhất
Đọc đến đây, nếu những suy luận nêu trên vẫn chưa đủ sức thuyết phục 

rằng trống Ngọc Lũ không phải là trống sớm nhất, xin độc giả đọc tiếp những 
chứng cớ khảo cổ sau:

1. Một số học giả Việt Nam đã dựa vào trống Việt Khê để thẩm định niên 
đại cho trống Đông Sơn. Cho đến nay, cách thẩm định này tương đối vững chắc 
vì vẫn chưa có ai tìm ra khiếm khuyết. Trống Việt Khê đã được tìm thấy trong 
quan tài hình thuyền bằng gỗ thuộc niên đại 500-300 năm TCN ở Việt Khê, 
Hải Phòng. Trống này thuộc loại nhỏ, lại là những trống chỉ có một vành hoa 
văn chủ đạo với chim bay ngược chiều kim đồng hồ, được xếp vào nhóm trống 
đơn giản A2. Như vậy trống A2 phải chiếm chỗ sớm nhất, vì cho đến bây giờ, di 
chỉ mộ thuyền Việt Khê có niên đại tương đối cổ nhất. Cũng tìm thấy trong mộ 
thuyền này một chiếc thạp với hoa văn thuyền-người ở dạng chưa hoàn chỉnh, 
tương đương với hoa văn trống Quảng Xương.

	 Mặt trống sớm, đơn giản.            	 Mặt trống với băng người nhảy múa (loại Ngọc Lũ).

 Hoa văn chim bay theo dạng xương cá và 
băng hình người cách điệu trên trống muộn.



253Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 8-9 (97-98) . 2012

2. Trống Cổ Loa được tìm thấy khi đào xới 
trong khu vực thành Cổ Loa, huyện Đông 
Anh, Hà Nội, được phân loại là cùng niên 
đại với trống Ngọc Lũ. Trên trống có khắc 
2 chữ “Tây Vu” là tên một quận thời Tần 
Hán gồm một phần Nam Hoa và phía bắc 
của Bắc Việt (Nguyễn Việt, Art and culture 
2006, tr. 258). Người ta tìm thấy trong 
trống nhiều vũ khí hình tim mà trước đó 
nhiều người tưởng là nông cụ bằng đồng có 
cùng niên đại với thành Cổ Loa, vào những 
năm 200 TCN. Chỉ qua lối suy luận bình 
thường, chúng ta có thể nói rằng trống khó 
có thể làm trước đó hàng 400 năm. Vì thế, 
chủ nhân của trống chính là Thục Phán, vị 
vua đầu tiên khôn ngoan và độc nhất của 
vương quốc Âu Lạc với kinh đô là Cổ Loa.

 3. Năm 1983, người ta đào tìm được mộ của Triệu Văn Vương (137-122 
TCN) ở Quảng Châu, tức Phiên Ngung thời Nam Việt. Mộ được coi là quan 
trọng với số đồ tùy táng phong phú và quý giá nhất trong số các mộ vua từ 
thời Hán về sau. Ngoài vô số ngọc ngà châu báu, còn có 4 chiếc thạp đồng với 
hoa văn hình học tiêu biểu của Đông Sơn. Chiếc lớn nhất còn thêm hoa văn 
thuyền-người tựa như chép nguyên bản của tang trống Ngọc Lũ. Hoa văn này 
được xem là tiêu biểu của người Việt nên thường xuất hiện trên nhiều cuốn sách 
viết về khu mộ này.

Để nhấn mạnh hoa văn thuyền-người liên quan mật thiết đến người Việt 
và vua Nam Việt, hai bên lối vào của Viện Bảo tàng lăng mộ Nam Việt Vương 
tại Quảng Châu còn có hai bức phù điêu chạm nổi, lấy hình trên thạp, chiếm 
hết chiều dài của tòa nhà chính.

 Một chiếc thạp tương tự hiện để ở bảo tàng Barbier et Mullier với minh 
văn được xác định là của Triệu Đà (tức Triệu Vũ Vương, 207-137 TCN, ông nội 
của Triệu Văn Vương Triệu Hồ), hay ít nhất cùng thời vị vua này. 

Hình trống Cổ Loa đào được 
trong khu vực cùng tên.

	 Hình chụp một bên lối vào mộ Nam Việt Vương 	 Hình vẽ lại hoa văn thuyền-người trên	
	 ở Quảng Châu (Ảnh của tác giả). 	 thạp đồng tại mộ Nam Việt Vương 
		  tương tự trên tang trống Ngọc Lũ.
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Cho dù hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến 
chưa thống nhất về vai trò chính thống 
của Triệu Đà và nhà Triệu trong lịch sử 
Việt Nam, người ta vẫn không thể phủ 
nhận những nỗ lực của vị vua này trong 
việc ngăn chận sự bành trướng của nhà 
Hán xuống phương nam. Đích thân vua 
Triệu cũng búi tó, ngồi xổm như người 
Việt. Nhiều sử gia  không hề trách cứ, 
phàn nàn về vị vua này; có sách còn mặc 
nhiên nhìn nhận ông là vua của Việt 
Nam. Việc cai trị khôn ngoan của ông 
vua Việt gốc Hán, sẵn là một vị tướng 
tài ba, nền kinh tế Giao Chỉ vào thời đó 
ắt hẳn phải tốt đẹp. Chiếc thạp Đông 
Sơn quý hiếm được đem dâng cho cháu 
nội  của vua đương nhiên được hiểu là 
làm trong thời vị vua này. Cho dù nếu 
không muốn xác nhận trống và thạp 
làm cùng thời với các vua của Nam Việt, 
thì cũng không thể nào cho rằng chúng 
được làm trước đó hàng 300-400 năm.
Tóm lại, trong khi chờ đợi bằng chứng 

tuyệt đối xác định niên đại của trống đồng Ngọc Lũ, chúng tôi nghĩ trống X 
là trống sớm nhất, trống chuyển tiếp chỉ có một vài hoa văn hình học sơ sài. 
Trống hoa văn hình học, có vành chim bay, có mặt trời ở trung tâm phải được 
xếp hạng thay vào các trống A1. Chúng tôi tin rằng trống Ngọc Lũ và các trống 
Hoàng Hạ, Sông Đà, Khai Hóa, Cổ Loa, vì hoàn thiện, hoàn mỹ hơn, nên đẩy 
xuống loại A2, niên đại từ 250 đến 125 năm TCN. Các trống với hoa văn cách 
điệu sẽ là những trống muộn hơn mặc dù có bốn tượng cóc trên mặt hay không.
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TÓM TẮT
Từ trước đến nay, trống đồng Ngọc Lũ đã được đại đa số các nhà khảo cổ, các học giả 

trong nước và nước ngoài cho là trống đẹp nhất, giá trị nhất và có niên đại sớm nhất trong tất 
cả các loại trống đồng Đông Sơn. Bài viết này đưa ra một cách nhìn khác của tác giả về niên 
đại của trống đồng Ngọc Lũ. Theo đó, trống có niên đại sớm nhất chính là những chiếc trống có 
hình dạng nửa nồi nửa trống, hiện được giới khoa học tạm định danh là trống X. Nhóm trống có 
trang trí hoa văn hình học sơ sài, với vành hoa văn chim bay ngược chiều kim đồng hồ là trống 
chuyển tiếp giữa trống X và nhóm H1 theo cách phân loại của Heger như Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, 
Sông Đà, Khai Hóa, Cổ Loa... Các loại trống này, vì hoàn mỹ và hoàn thiện hơn, nên phải ra 
đời muộn hơn, niên đại vào khoảng thế kỷ 3 - thế kỷ 2 trước Công nguyên.

ABSTRACT
THE DATE OF NGỌC LŨ BRONZE DRUM

So far, the Ngọc Lũ bronze drum has been regarded as the earliest and most beautiful, most 
valuable of all the Đông Sơn bronze drums by the majority of domestic and foreign archaelogists 
or scholars. This article gives a different perspective of the author on the date of the Ngọc Lũ 
bronze drum. Accordingly, the earliest is the drum with half-pot-half-drum shape, temporarily 
called “drum X” scientifically. The drum group decorated with sketchy geometric patterns and a 
group of waterbirds in flight counter-clockwise in the outermost panel is considered the transitional 
group between “drum X” group and drum group H1 in Heger’s classification, such as Ngọc Lũ, 
Hoàng Hạ, Sông Đà, Khai Hóa, Cổ Loa, etc... These drums are more flawless and perfect, so 
they must have appeared later, dating from the 3rd - 2nd century B.C.


